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MLD nhánh chính (mm) 0,59 ± 0,35 11,67 ± 5,82 NS 
% Hẹp nhánh chính 76,18±13,95  NS 
Chiều dài tổn thương 

nhánh bên (mm) 6,8 ± 3,55 2,78 ± 0,36 <0,01 

RD nhánh bên (mm) 2,11 ± 0,49 2,55 ± 0,15 NS 
MLD nhánh bên (mm) 1,22 ± 0,7 8,83 ± 4,31 NS 

% Hẹp nhánh bên 44,21±25,19 3,09 ± 0,26 NS 
Kết quả CT cho thấy không có sự khác biệt giữa hai 

nhóm về nhánh chính. Nhưng ở nhánh bên cho thấy sự 
khác biệt rõ ràng ở nhóm đặt stent cả nhánh chính và 
nhánh bên: về RD (p<0,01), hiệu số MLD và phần trăm 
hẹp lòng mạch với p<0,001. 

Bảng 6. Các thông số mạch vành sau CT của 
nhóm đặt stent nhánh chính so với nhóm đặt stent cả 
nhánh chính và nhánh bên 

Thông số Stent nhánh 
chính (N=9) 

Stent hai nhánh 
(N=6) p 

RD nhánh chính (mm) 2,78 ± 0,45 3,09 ± 0,26 NS 
MLD nhánh chính (mm) 2,38 ± 0,49 2,75 ± 0,33 NS 

% Hẹp nhánh chính 15,36 ± 6,9 11,67 ± 5,82 NS 
Hiệu số MLD nhánh 

chính (mm) 1,79 ± 0,61 2,26 ± 0,33 NS 

RD nhánh bên (mm) 2,12 ± 0,51 2,78 ± 0,36 <0,01 
MLD nhánh bên (mm) 1,13 ± 0,7 2,55 ± 0,15 <0,001 

% Hẹp nhánh bên 48,45 ± 25,89 8,83 ± 4,31 <0,001 
Hiệu số MLD nhánh bên 

(mm) -0,08 ± 0,44 1,54 ± 0,82 <0,001 

 
Kết luận 
Kết quả sớm (ngay sau can thiệp) của các kỹ thuật 

can thiệp động mạch vành được sử dụng: 
- Đánh gi̧  kết quả can thiệp tổn thương chỗ chia 

đôi động mạch vành của kỹ thuật dùng dây dẫn bảo vệ 
(DDBV - Jailed wire): 

+ Sau can thiệp, cải thiện cả thông số lượng giá 
kích thước mạch vành của nhánh chính (p<0,001) và 
đường kính lòng mạch tối thiểu (MLD) cũng như phần 
trăm hẹp đường kính lòng mạch của nhánh bên 
(p<0,05). 

+ Có hiệu số MLD nhánh bên lớn hơn nhóm không 
dùng dây dẫn bảo vệ (p<0,05). 

- Đánh gi̧  kết quả can thiệp tổn thương chỗ chia 
đôi động mạch vành của kỹ thuật nong bóng đồng thời 
(NB§T - Kissing balloon): 

+ Sau can thiệp, cải thiện tất cả thông số lượng gi̧  
kích thước mạch vành của nhánh chính và của nhánh 
bên có ý nghĩa thống kê. 

+ Có hiệu số MLD nhánh bên lớn hơn nhóm không 
dùng nong bóng đồng thời (p<0,001). 

- Đánh gi̧  kết quả can thiệp tổn thương chỗ chia 
đôi động mạch vành của phương pháp đặt stent cả 
nhánh chính và nhánh bên: 

+ Sau can thiệp, cải thiện tất cả thông số lượng gi̧  
kích thước mạch vành của nhánh chính và của nhánh 
bên có ý nghĩa thống kê. 

+ Có tất cả các thông số lượng giá kích thước mạch 
vành của nhánh bên tốt hơn so với nhóm chỉ đặt stent 
nhánh chính (p<0,001). 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA TRẺ BỆNH TAY CHÂN MIỆNG 
NHẬP VIỆN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2011 

 
Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Thị Bích Anh,  

Trương Kim Chi, Nguyễn Thái Sơn 
TÓM TẮT 
Đặt vấn đề tại Việt Nam, trong vài năm gần đây đã 

ghi nhận rất nhiều trẻ bệnh tay chân miệng. Hiện chưa 
có nhiều công trình nghiên cứu về bệnh tay chân 
miệng có biến chứng ở miền Nam Việt Nam. Nghiên 
cứu được thực hiện nhằm mục đích mô tả bệnh cảnh 
và diễn tiến lâm sàng của bệnh.  

Mục tiêu Xác định đặc điểm lâm sàng của bệnh tay 
chân miệng và xác định kết quả các xét nghiệm cận 
lâm sàng của bệnh.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu 
mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 

11 năm 2011 trên 200 trẻ bệnh tay chân miệng nhập 
viện điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Tiến 
hành hỏi bệnh sử, khám lâm sàng theo bệnh án mẫu, 
thực hiện các xét nghiệm và theo dõi bệnh theo lưu đồ 
thực hiện nghiên cứu. Điều trị theo phác đồ điều trị 
bệnh viện và đánh giá lúc xuất viện hay tử vong. Kết 
quả Tỉ lệ nam : nữ là 1.1:1. Sốt là mốc thời gian đáng 
tin cậy trong theo dõi diễn tiến bệnh. Về đặc điểm cận 
lâm sàng, kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ bệnh TCM 
có tăng tiểu cầu, tăng đường huyết, dịch não tủy có 
tăng tế bào đơn nhân, EV71, CVA16.  
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Kết luận: Bệnh TCM còn tương đối mới đối với 
người dân và ngay cả đối với cán bộ y tế tuyến cơ sở. 
Cần tuyên truyền về các dấu hiệu và biến chứng của 
bệnh tay chân miệng để giúp cha mẹ lưu ý phát hiện 
bệnh sớm hơn. 

Từ khóa: Bệnh tay chân miệng, Enterovirus (EV71) 
và Coxsackievirus A16 (CVA16) 

summary 
Background In Vietnam, in the last few years have 

recorded a lot of children getting hand, foot and mouth 
disease. We have not had much study on this disease 
in South Vietnam. The study was conducted to 
describe the clinical features and the clinical 
progression of the disease.  

Objectives To determine the clinical characteristics 
and determine the results of tests of subclinical 
disease of hand, foot and mouth disease.  

Methods cross-sectional descriptive study was 
conducted from March to November 2011 on 200 
children having the hand, foot and mouth disease 
treated in Can Tho Children's hospital. Conduct a 
history, physical examination, perform tests and follow-
up disease. The treatment is depended on the guideline 
of hospital and evaluate at discharge or death.  

Results The rate of male: female was 1.1:1. Fever 
is credible timelines in monitoring disease progression. 
Regarding clinical characteristics, test results showed 
that younger patients have increased platelet, 
hyperglycemia, cerebrospinal fluid increased 
mononuclear cells, EV71, CVA16.  

Conclusion hand, foot and mouth disease is still 
relatively new to the people and even for health 
workers. The important thing to do is propaganda 
about the signs and complications of disease to help 
parents pay attention to detect disease earlier. 

Keywords: foot and mouth disease, Enterovirus 
(EV71) và Coxsackievirus A16 (CVA16) 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh tay chân miệng là một hội chứng phát ban 

kh  ̧ chuyên biệt gây ra bởi Enterovirus (EV71) và 
Coxsackievirus A16 (CVA16). Tại Việt Nam, trong vài 
năm gần đây đã ghi nhận rất nhiều trẻ bệnh tay chân 
miệng, cũng như các trẻ bị tay chân miệng có biến 
chứng thần kinh, hô hấp và tuần hoàn. Do đó, nghiên 
cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của trẻ bệnh 
tay chân miệng nhập viện điều trị tại bệnh viện Nhi 
Đồng Cần Thơ là cần thiết.  

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định đặc điểm lâm sàng 
của bệnh tay chân miệng; Xác định kết quả các xét 
nghiệm cận lâm sàng của bệnh tay chân miệng  

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Thiết kế nghiên cứu: cắt ngang, mô tả 
2. Đối tượng nghiên cứu. 
2.1. Dân số mục tiêu: Tất cả các trẻ dưới 15 tuổi 

được chẩn đoán bệnh tay chân miệng. 
2.2. Dân số chọn mẫu 
- Tất cả các trẻ được chẩn đoán bệnh tay chân 

miệng nhập Khoa Cấp Cứu Bệnh viện Nhi Đồng từ 
tháng 3 đến tháng 11 năm 2011 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tay chân miệng 
trên lâm sàng: Trẻ có tổn thương dạng sản hồng 
ban hay mụn nước bóng nước trên bàn tay, bàn 

chân, gối, và mông, và/hoặc tổn thương ở miệng 
(thường là dạng loét). 

3. Kỹ thuật chọn mẫu 
3.1. Tiêu chí chọn mẫu: thỏa tiêu chuẩn chẩn đoán. 
3.2. Tiêu chí loại ra: bệnh nhân có bệnh lý nền mạn 

tính hay các bệnh lý khác kèm theo. 
3.3. Cỡ mẫu  
Chọn mẫu thuận tiện, số mẫu đã thực hiện là 200 

mẫu 
4. Các bước tiến hành nghiên cứu. 
Tất cả bệnh nhân trong nghiên cứu được: Hỏi bệnh 

sử và khám lâm sàng theo bệnh án mẫu; Thực hiện 
các xét nghiệm và theo dõi bệnh theo đề cương thực 
hiện nghiên cứu. Các xét nghiệm được thực hiện tại 
bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.  

5. Xử lý và phân tích số liệu 
Nhập số liệu bằng phần mềm EpiData 18.0 từ bệnh 

án mẫu. 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Trong thời gian tiến hành nghiên cứu từ tháng 

3/2011 đến tháng 11/2011, tại Bệnh viện Nhi Đồng 
Cần Thơ có 200 trẻ bệnh tay chân miệng nhập viện 
thỏa tiêu chí đưa vào nghiên cứu.  

1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu 
1.1. Đặc điểm giới tính  
Bảng 1. Phân bố của giới tính 

Giới tính Tần số (n) Tỷ lệ (%) 
Nữ 94 47,0 

Nam 106 53,0 
Tổng 200 100 

Nhận xét:  
Tỷ lệ bệnh nhi nam là 53%, cao hơn bệnh nhi nữ, 

47%.  
Tỷ lệ nam/nữ là 1,1/1. Sự khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê với p ≤ 0,05. 
1.2. Tuổi của bệnh nhi 
Bảng 2. Phân bố tỷ lệ mắc bệnh theo nhóm tuổi 

Tuổi Tần số (n) Tỷ lệ (%) 
Từ 1 – < 12 tháng 50 25 
Từ 12 – < 24 tháng 100 50 
Từ 24 – < 36 tháng 31 15,5 
Từ 36 – < 72 tháng 17 8,75 

 ≥72 tháng 2 0,75 
Tổng 400 100 

Nhận xét:  
Trẻ từ 1 đến dưới 12 tháng tuổi chiếm 50 (25%). 

Trẻ từ 12 đến 24 tháng tuổi chiếm 100 (50%). Trẻ 
dưới 36 tháng tuổi chiếm tỉ lệ 15,5%.  

1.3. Lý do nhập viện 
Bảng 3. Lý do nhập viện 

Lý do nhập viện Tần số (n) Tỷ lệ (%) 
Sốt 125 62,5 

Sang thương ở miệng, da 73 36,5 
Khó thở 2 1,0 

Tổng 200 100 
Nhận xét:  
Lý do nhập viện của các bệnh nhi này đa phần là 

sốt 125 (62,5%) hoặc có sang thương ở miệng hay ở 
da 73 (36,5%).  
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1.4. Triệu chứng lâm sàng  
Bảng 4. Triệu chứng lâm sàng  

Triệu chứng lâm sàng Có 
n (%) 

Không 
n (%) 

Sốt trên 3805C 125 (62,5) 75 (37,5) 
Sốt ≥ 3 ngày 38 (19) 162 (81) 

Sang thương ở niêm mạc miệng 89 (44,5) 111 (55,5) 
Sang thương ở da 2 (1,0) 198 (99,0) 

Sang thương ≥ 2 nơi 109 (54,5) 91 (45,5) 
Giật mình 67 (33,5) 133 (66,5) 

Bứt rứt 39 (19,5) 161 (80,5) 
Rung cơ 3 (1,5) 197 (98,5) 
Chới với 2 (1) 198 (99,0) 

Suy hô hấp 2 (1,0) 198 (99,0) 
Nhận xét:  
Các triệu chứng bệnh khi bệnh nhân mới nhập viện 

thường gặp nhất là sốt chiếm tỷ lệ 62,5%; sang thương 
miệng chiếm 44,5%.  

Các dấu hiệu lâm sàng biểu hiện thường gặp nhất 
là giật mình và bứt rứt với tỉ lệ tương ứng là 33,5% và 
19,5%.  

Có 2 trường hợp có dấu hiệu duy hô hấp. 
1.5. Mức độ bệnh tay chân miệng  
 Bảng 5. Chẩn đoán phân độ bệnh  

Mức độ bệnh Tần số (n) Tỷ lệ (%) 
Độ I 65 32,5 
Độ II 133 66,5 
ĐỘ III 2 1,0 
Tổng 200 100 

Nhận xét: Có 65 bệnh nhi được chẩn đoán độ I, 
chiếm tỉ lệ 32,5% và 133 bệnh nhi độ II, chiếm tỉ lệ 
66,55%. Có 2 trường hợp độ III chiếm tỉ lệ 1,0%.  

2. Đặc điểm cận lâm sàng bệnh tay chân miệng 
2.1. Công thức máu 
Số lượng bạch cầu máu trung bình là 12,6k/mm3, 

có 71 trẻ (35,3%) có số lượng bạch cầu tăng 
>15k/mm3. Tỉ lệ bạch cầu hạt trung tính trung bình là 
47%. Nồng độ hemoglobine trung bình là 11,8 g/dL. Có 
66 trẻ (33,0%) bị thiếu máu so với tuổi. Số lượng tiểu 
cầu trung bình là 327K/ mm3. Có 4 trẻ (2,0%) có tiểu 
cầu giảm < 150K/ mm3 và 2 trẻ (1,0%) có tiểu cầu 
thấp hơn 100K/ mm3, 62 trẻ (31,0%) có tiểu cầu tăng 
>400K/ mm3 và trẻ độ III, p<0,05. 

2.2. Đường huyết 
Có 65 (37,5%) trẻ được xét nghiệm đường huyết lúc 

nhập viện. Trị số đường huyết trung bình là 95,4~ 41,6 
mg/dl. Nồng độ đường huyết ở nhóm độ III cao hơn 
hẳn các nhóm còn lại. Có 2 trẻ (1,0%) tăng đường 
huyết > 120mg/dl. Tỉ lệ tăng đường huyết ở nhóm trẻ 
độ III thì cao hơn hẳn so với nhóm độ độ II (p<0,001).  

2.3. Dịch não tuỷ 
- Tế bào: Số lượng tế bào trung bình trong dịch não 

tủy là 160 BC/mm3 (159,9213,4 BC/mm3), thấp nhất 
là 12 tế bào, nhiều nhất là 1955 BC/mm3. Đa số 
(98,9%) có số lượng tế bào dưới 1000 tế bào/mm3. Tỉ 
lệ bạch cầu đa nhân trung bình là 53% (53,47,9 %). 

- Đạm: nồng độ đạm trong dịch não tủy trung bình 
là 0,30,2 g/l. Không có trường hợp viêm màng não 
nào có đạm trong dịch não tủy > 0,45 g/l. 

- Đường: nồng độ đường trong dịch não tủy trung 
bình là 63,414 mg/dl. Nhóm tay chân miệng độ III, 
nồng độ đường trung bình trong dịch não tủy cao hơn 
các nhóm còn lại, (p<0,05). 

- Lactate: nồng độ lactate dịch não tủy trung bình là 
l,90,9 mmol/l. Nồng độ lactate ở nhóm bệnh nhân độ 
III cao hơn các nhóm còn lại. 

2.4. Thử nghiệm EV71 IgM và CVA16 
Trong 200 bệnh nhi được thử nghiệm EV71 IgM có 

78 bệnh nhi cho kết quả dương tính chiếm tỷ lệ 39%, 
và CVA16 có 61 bệnh nhi cho kết quả dương tính 
chiếm tỷ lệ 30,5%. 

2.5. Troponin I 
Có 21 trẻ (10,5 %) được xét nghiệm định tính 

Troponin I. Kết quả có 
10 trẻ (5,0%) dương tính. Trong 10 trẻ này, 1 trẻ 

thuộc nhóm III và 4 trẻ còn lại thuộc nhóm II. 
BÀN LUẬN 
1. Giới tính. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi có 106 trẻ nam 

(53,0 %) và 94 trẻ nữ (47,0%). Tỉ lệ phân bố nam:nữ 
là 1,1:1. Tỉ lệ này tương tự nhau ở hầu hết các lứa tuổi 
trong nghiên cứu. Chúng tôi ghi nhận được sự khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê về tỉ lệ trẻ giữa nam 
và nữ. 

2. Tuổi. 
Nhóm tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất là 12- 24 tháng 100 

trẻ(50,0%). Đối với các trường hợp tay chân miệng 
nặng (độ III trở lên), chúng tôi cũng ghi nhận thấy chủ 
yếu là trẻ từ 12 đến 24 tháng 2 trẻ (1,0%) và không có 
bất kỳ trẻ nào thuộc nhóm tuổi dưới 6 tháng. 

3. Lý do nhập viện. 
Lý do nhập viện khác nhau tùy theo độ nặng của 

bệnh. Đối với những trẻ sốt là đa số 125 (62,5%), được 
đưa đến khám bệnh vì cha mẹ trẻ phát hiện hồng ban 
mụn nước ở da hay niêm mạc miệng73 (36,5%) các trẻ 
độ II. Các trẻ tay chân miệng độ III đến khám chủ yếu 
vì các triệu chứng thần kinh như giật mình, run chi, co 
giật, rối loạn tri gi̧ c và khó thở 2 trẻ (1,0%). 

4. Các triệu chứng lâm sàng của bệnh. 
4.1. Sốt. 
Trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi, hầu hết trẻ 

em (93,5%) bị sốt với nhiệt độ sốt cao nhất trung bình 
là 39 ± 0,70C (thấp nhất là 37,80C, cao nhất là 410C). 
Có 28,3% trẻ sốt nhẹ dưới 38,50C, 30,3% trẻ sốt trung 
bình từ 38,5-390C và 34,9% trẻ sốt trên 390C. Trẻ tay 
chân miệng độ III có tỉ lệ sốt trên 390C cao hơn hẳn so 
với nhóm độ I và II. 

Thời gian sốt kéo dài trung bình là 4 ngày (4±1,6 
ngày). Chúng tôi nhận thấy các trẻ bị biến chứng hô 
hấp- tuần hoàn có thời gian sốt kéo dài hơn. 

4.2. Sang thương da và niêm mạc miệng. 
Chúng tôi ghi nhận được 89 trẻ (44,5%) chỉ lở 

miệng đơn thuần, 2 trẻ (1,3%) chỉ có sang thương da, 
và sang thương trên hai nơi là 109 (54,5%).  

Đối với các trường hợp nặng từ độ III, trẻ phát ban 
số lượng ít, và đa số cũng chỉ nổi sản hồng ban đơn 
thuần; cũng như tỉ lệ trẻ bị lở miệng ít hơn so với các trẻ 
độ I và II. Trong nghiên cứu của chúng tôi, có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê về tỉ lệ trẻ phát ban số lượng ít 
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giữa nhóm bệnh tay chân miệng độ III và nhóm trẻ còn 
lại (độ tin cậy 95%). Không có mối liên quan giữa triệu 
chứng lở miệng và độ nặng của bệnh. 

Thời gian lở miệng kéo dài trung bình là 5 ngày 
(4,9+-1,1 ngày). Thời gian trung bình từ khi phát ban 
đến khi ban nổi nhiều nhất là 1 ngày (1,1+-0,7 ngày). 
Thời gian ban khô trung bình theo diễn tiến ghi nhận 
được là 5 ngày (4,6+-0,8 ngày). Không có sự khác biệt 
về thời gian lở miệng và phát ban giữa các nhóm có độ 
nặng của bệnh 

4.3. Triệu chứng thần kinh (giật mình, bức rứt, rung 
cơ, chơi với). 

Trong nghiên cứu này, 111 trẻ (55,5%) có biểu hiện 
rối loạn hệ thần kinh n giật mình bứt rứt, rung cơ và 
chới với. Chúng tôi ghi nhận được tất cả các trẻ độ III 
khởi phát tim nhanh và thở nhanh cùng lúc, trung bình 
sau sốt 2 ngày và sau các triệu chứng thần kinh 1ngày.  

4.4. Các biểu hiên hô hấp - tuần hoàn. 
Chúng tôi ghi nhận có 91 trẻ (45,5%) có triệu chứng 

rối loạn vận mạch da (da nổi bông, vã mồ hôi lạnh). 
Tất cả các trẻ này đều thuộc độ II và III. Có 2 trẻ 
(1,0%) thở nhanh. Có 41 trẻ (20,5%) có tăng nhịp tim > 
1501/phút. Có 14 trẻ (7,0 %) có tăng huyết áp so với 
tuổi. Tất cả các trường hợp có tăng huyết áp đều được 
phát hiện cùng lúc với ghi nhận nhịp tim nhanh. 

5. Đặc điểm cận lâm sàng bệnh tay chân miệng 
5.1. Công thức máu. 
Số lượng bạch cầu máu trung bình là 12,6k/mm3, 

có 131 trẻ (65,5%) có số lượng bạch cầu tăng 
>15k/mm3. Tỉ lệ bạch cầu hạt trung tính trung bình là 
47%. Có 197 trẻ (98,5%) có tăng tỉ lệ bạch cầu hạt 
trung tính theo tuổi. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm 
thấy mối liên quan giữa tăng bạch câu máu cung như 
tăng tỉ lệ bạch cầu hạt với các biến chứng thần kinh- hô 
hấp- tuần hoàn và với nguy cơ tử vong. 

Nồng độ hemoglobine trung bình là 11,8 g/dL. Có 
129 trẻ (64,5%) bị thiếu máu so với tuổi. Chúng tôi 
nhận thấy tỉ lệ trẻ thiếu máu tương tự giữa các nhóm độ 
nặng bệnh tay chân miệng. 

Số lượng tiểu cầu trung bình là 327K/ mm3. Có 16 
trẻ (8,0%) có tiểu cầu giảm < 150K/ mm3 và 4 trẻ 
(2,0%) có tiểu cầu thấp hơn 100K/ mm3. có 129 trẻ 
(64,5 %) có tiểu cầu tăng >400K/ mm3 và trẻ độ III có 
tỉ lệ tăng tiểu cầu cao hơn hẳn các nhóm còn lại. 
Chúng tôi nhận thấy tỉ lệ tăng tiểu cầu ở nhóm trẻ bị 
biến chứng hô hấp- tuần hoàn và tử vong cao hơn hẳn 
nhóm trẻ không biến chứng (X2, p<0,05). 

Đường huyết: Có 303 trẻ được xét nghiệm đường 
huyết lúc nhập viện. Trị số đường huyết trung bình là 
95,4~ 41,6 mg/dl. Nồng độ đường huyết ở nhóm độ III 
cao hơn hẳn các nhóm còn lại. Có 3 8 trẻ (1 2,5 %) 
tăng đường huyết > 1 20mg/dl. Tỉ lệ tăng đường huyết 
ở nhóm trẻ độ III là 86,4%, cao hơn hẳn so với nhóm 
độ độ II và III (p<0,001). Chúng tôi nhận thấy tăng 
đường huyết có liên quan đến biến chứng hô hấp- tuần 
hoàn và tử vong (p<0,001). 

Troponin I: có 21 trẻ (10,5 %) được xét nghiệm định 
tính Troponin I. Kết quả có 

10 trẻ (5,0%) dương tính. Trong 10 trẻ này, 1 trẻ 
thuộc nhóm III và 4 trẻ còn lại thuộc nhóm II. 

5.2. Dịch não tuỷ. 
Có 106 trẻ (53,0%) được chọc dò tủy sống. Chúng 

tôi ghi nhận có 62/106 trẻ (58,4%) có thay đổi dịch não 
tủy. Trẻ độ III có tỉ lệ thay đổi dịch não tủy rõ rệt hơn độ 
II, p<0.001).  

Tế bào: Số lượng tế bào trung bình trong dịch não 
tủy là 160 BC/mm3 (159,9   213,4 BC/mm3), thấp 
nhất là 12 tế bào, nhiều nhất là 1955 BC/mm3. Đa số 
(98,9%) có số lượng tế bào dưới 1000 tế bào/mm3. Tỉ lệ 
bạch cầu đa nhân trưng bình là 53% (53,4  27,9 %). 

Chúng tôi có 2 trường hợp có số lượng bạch cầu 
>1000 BC/mm3, 1 trẻ 15 tháng và 1 trẻ 21 tháng. Cả 
hai trẻ này đều có sang thương bệnh tay chân miệng 
điển hình. Nồng độ đạm, đường và lactate dịch não tủy 
bình thường. Chúng tôi không ghi nhận sự khác biệt về 
số lượng tế bào dịch não tủy và tỉ lệ bạch cầu đa nhân 
giữa các độ II và III. ở độ III, chúng tôi nhận thấy tỉ lệ 
bạch cầu đơn nhân chiếm ưu thế hơn, có thể là do 
bệnh được phát hiện muộn hơn, lúc đã có biến chứng.  

Đạm: nồng độ đạm trong dịch não tủy trung bình là 
0,3 0,2 g/l. Không có trường hợp viêm màng não nào 
có đạm trong dịch não tủy > 0,45 g/l. Chúng tôi không 
ghi nhận sự khác biệt nồng độ đạm dịch não tủy giữa 
các nhóm độ nặng bệnh tay chân miệng.  

Đường: nồng độ đường trong dịch não tủy trung 
bình là 63,4 14 mg/dl. Không có trường hợp nào 
đường dịch não tủy thấp hơn một nửa so với đường 
huyết cùng lúc. Trong nghiên cứu của chúng tôi, ở 
nhóm tay chân miệng độ III, nồng độ đường trung bình 
trong dịch não tủy cao hơn các nhóm còn lại (p<0,05). 

Lactate: nồng độ lactate dịch não tủy trung bình là 
l,9 0,9 mmol/l. Có 2 trẻ có nồng độ lactate dịch não 
tủy lớn hơn 4 mmol/l. Cả 2 trẻ này' đều thuộc nhóm III, 
nhập viện do phù phổi và sốc tại khoa cấp cứu trong 
vòng 24 giờ. Chúng tôi nhận thấy nồng độ lactate ở 
nhóm bệnh nhân độ III cao hơn các nhóm còn lại. 

5.3. Thử nghiệm EV71 và CVA16. 
Trong 200 bệnh nhi được thử nghiệm EV71 IgM có 

78 bệnh nhi cho kết quả dương tính chiếm tỷ lệ 39%, 
và CVA 16 có 61 bệnh nhi cho kết quả dương tính 
chiếm tỷ lệ 30,5%. 

Tuy nhiên, EV71 có thể gây bệnh cảnh viêm não 
thân não nặng, diễn tiến tử vong nhanh chóng trong 
vòng 24 giờ. CVA16 và các chủng huyết thanh khác 
cũng có thể gây các biến chứng viêm não, viêm màng 
não, hay liệt mềm cấp nhưng không gây phù phổi, thần 
kinh do viêm não thân não như EV71. 

KẾT LUẬN 
Nghiên cứu đặc điểm bệnh tay chân miệng ở trẻ 

nhập Bệnh viện Nhi Cần Thơ trong vòng 9 tháng từ 
tháng 3/2011 - T11/2011, chúng tôi có 200 bệnh nhi. 

1. Đặc điểm cỡ mẫu nghiên cứu 
- Tỉ lệ nam : nữ là 1.5:1. Đa số trẻ mắc bệnh nhỏ 

hơn 3 tuổi, thường gặp nhất là 12 đến 24 tháng. Bệnh 
hiếm gặp bệnh ở trẻ nhỏ ≤72 tháng tuổi.  

2. Đặc điểm lâm sàng  
Lý do nhập viện 
Lý do nhập viện của các bệnh nhi này đa phần là 

sốt 125 (62,5%) hoặc có sang thương ở miệng hay ở 
da 73 (36,5%).  
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Triệu chứng lâm sàng  
Các triệu chứng bệnh khi bệnh nhân mới nhập viện 

thường gặp nhất là sốt chiếm tỷ lệ 62,5%; sang thương 
miệng chiếm 44,5%.  

Các dấu hiệu lâm sàng biểu hiện thường gặp nhất 
là giật mình và bứt rứt với tỉ lệ tương ứng là 33,5% và 
19,5%.  

Có 2 trường hợp có dấu hiệu duy hô hấp. 
Cận lâm sàng 
- Tăng tiểu cầu, tăng đường huyết 
- Dịch não tủy: tăng tế bào đơn nhân 
- Troponin I: có 21 trẻ (10,5 %) được xét nghiệm 

định tính Troponin I.  
- Thử nghiệm EV71 IgM có 78 bệnh nhi cho kết quả 

dương tính chiếm tỷ lệ 39%, và CVA16 có 61 bệnh nhi 
cho kết quả dương tính chiếm tỷ lệ 30,5%. 
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đánh giá kết quả phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc rìa tự thân  
tại cộng đồng tỉnh hà nam 

 
Nguyễn Trọng Khải - Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam 

Tóm tắt 
Mục tiêu: Đánh gi̧  kết quả phẫu thuật cắt mộng 

ghép kết mạc rìa tự thân tại tỉnh Hà Nam, biến chứng 
phẫu thuật và một số yếu tố liên quan. 

Phương pháp nghiên cứu: mô tả; tiến cứu; không có 
nhóm chứng. 

Đối tượng 100 mắt được phẫu thuật cắt mộng ghép 
kết mạc rìa tự thân tại tỉnh Hà Nam từ tháng 9/2009 
đến tháng 4/2010. 

Kết quả 06 tháng sau phẫu thuật: Kết quả giải 
phẫu: kết quả tốt 78%; trung bình 16%, xấu 6%. Kết 
quả thị lực tăng 52%; giữ nguyên 48%. 

Kết luận: Kết quả phẫu thuật khả quan, đã cải thiện 
đáng kể cả về giải phẫu và thị lực, hạn chế t i̧ ph ţ của 
mộng sau phẫu thuật. 

Từ khoá: Mộng ghép kết mạc rìa tự thân.  
Summary 
Objective: assessment the results of pterygium 

surgery with limbal conjunctival autograft in Ha Nam 
Province, complications and some relevant factors. 

Patient sand Methods: 
description,prospective, noncomparative,clinical 

interventional study on 100 eyes with pterygium 
treated in Ha Nam Province from 9/2009 to 4/2010. 

Results: 6 months after surgery:The anatomical 
result good 78%, normal 16%, bad 6%. Visual acuity 
improved in 52%, was unchanged in 48%. 

Conclusion: Positive results of vision and 
anatomical. Limit the recurrence of pterygium after 
surgery. 

Keywords: pterygium surgery with limbal 
conjunctival autograft. 

Đặt vấn đề 
Mộng là một khối tăng sản xơ mạch của kết mạc 

nhãn cầu. Đây là một bệnh phổ biến trong nhãn khoa, 
là một trong những nguyên nhân quan trọng gây giảm 
thị lực và mù loà. 

Mộng thường gặp ở một số nước nhiệt đới và cận 
nhiệt đới, nhất là ở Đông Nam á và nước ta. Theo kết 
quả điều tra năm 2005 tại tỉnh Hà Nam ước tính trong 
toàn tỉnh có 9000 người cần được mổ mộng một mắt và 
3000 người cần được mổ mộng hai mắt. 

Điều trị mộng chủ yếu bằng phẫu thuật nhằm loại 
bỏ mộng, tái tạo giải phẫu bình thường của nhãn cầu, 
hạn chế tối đa tái phát của mộng sau phẫu thuật. Các 
phẫu thuật điều trị mộng kinh điển như cắt mộng đơn 
thuần, cắt mộng vùi được thực hiện tại tỉnh Hà Nam từ 
trước đến nay có tỷ lệ t i̧ phát rất cao, nhiều trường hợp 
mộng tái phát sau mổ gây ra biến chứng trầm trọng 
như dính mi cầu làm hạn chế vận nhãn. 

Để hạn chế việc tái phát sau mổ, các nhà nhãn 
khoa trong và ngoài nước tiến hành cắt mộng phối hợp 
với áp tia bêta, thuốc chống chuyển hoá như Mitomycin 
C (MMC) và 5 – Fluorouracil (5-FU). MMC và 5 – FU 
đều làm giảm tỷ lệ t i̧ phát của mộng sau mổ nhưng lại 
độc với tổ chức nhãn cầu và gây nhiều biến chứng. Từ 
năm 1997 Bệnh viện Mắt Trung ương đã nghiên cứu 
áp dụng phương pháp phẫu thuật cắt mộng ghép kết 
mạc rìa tự thân, kết quả cho thấy phẫu thuật cho tỷ lệ 
thành công cao. Năm 2007 Bệnh viện Mắt Trung ương 
đã tiến hành chuyển giao kỹ thuật cắt mộng ghép kết 
mạc tự thân cho các bác sĩ nhãn khoa của Bệnh viện 
Mắt tỉnh Hà Nam, nhưng chưa đánh giá một cách đầy 
đủ về hiệu quả của kỹ thuật này sau chuyển giao. Vì 
vậy chúng tôi tiến hành đề tài này với 2 mục tiêu: Đánh 
giá kết quả phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc rìa tự 
thân; Nhận xét các biến chứng và một số yếu tố liên 
quan. 

đối tượng và phương pháp 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Là các bệnh nhân phẫu thuật mộng ghép kết mạc 

rìa tự thân tại Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam từ tháng 
9/2009 đến tháng 4/2010. 


